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Tóm tắt: Dựa vào kết quả đề tài cấp Nhà nưíc “Hôn nhân xuyên
biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền nói biên giới nưíc
ta” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện trong hai
năm 2014-2015, bài viết đề cập tới quyền quyết định của ngưêi
vợ và ngưêi chồng trong các gia đình miền nói biên giới phía Bắc
liên quan đến việc học hành và hôn nhân của các con. Kết quả
phân tích cho thấy ngưêi có quyền quyết định chính tới vấn đề
liên quan đến con cái cũng như các công việc quan trọng khác
trong gia đình vẫn thuộc về ngưêi chồng, mặc dù hình thức hai
vợ chồng cùng ®ưa ra quyết định ở một số công việc khá phổ biến.
Nghiên cứu này cũng cho thấy, trong các gia đình dân tộc thiểu
số, vai trò của các yếu tố học vấn và công việc của ngưêi vợ có
những tác động tích cực làm tăng quyền cho ngưêi phụ nữ đối với
các vấn đề liên quan đến con cái của họ. 
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Quan hệ cha mẹ - con cái; Dân tộc thiểu số; Miền núi phía Bắc. 
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Trong bối cảnh phát triển và hội nhập với sự tác động mạnh mẽ của toàn
cầu hóa đã làm nảy sinh những vấn đề mới trong quan hệ gia đình vùng
biên giới. Không chỉ các yếu tố kinh tế mà những chuẩn mực, giá trị văn
hóa, các quan niệm về vai trò xã hội của nam và nữ, của ngưêi chồng và
ngưêi vợ, đang có chiều hưíng biến đổi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Quyền lực của vợ và chồng trong gia đình là mối quan hệ cơ bản trong
quan hệ vợ chồng chứa đựng nhiều khuôn mẫu văn hóa ®ưîc hình thành
từ những điều kiện và kinh nghiệm sống của các cộng đồng khác nhau.
Trong gia đình thì các quyết định liên quan đến con cái luôn ®ưîc cha mẹ
quan tâm hàng đầu vì vậy trên thực tế, quan hệ quyền lực vợ chồng ở khía
cạnh liên quan đến con cái có nhiều điểm khác biệt so với các khía cạnh
khác của đời sống gia đình như sản xuất kinh doanh, quản lý chi tiêu gia
đình, quan hệ họ hàng... Bởi con cái là một giá trị đặc biệt. Ngoài giá trị
tinh thần, con cái còn ®ưîc kỳ vọng là nguồn hỗ trợ vật chất cho cha mẹ
lóc về già, đặc biệt với con trai còn là ngưêi tiếp nối nguồn cội của gia
đình, họ tộc (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2012). Do vậy, nghiên
cứu mối quan hệ quyền lực giữa vợ và chồng liên quan đến các quyết định
đối với vấn đề con cái là một điều cần thiết. Bên cạnh đó, khu vực miền
nói biên giới phía Bắc là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc ít ngưêi,
quan hệ quyền lực vợ chồng có nhiều đặc trưng riêng khác với quan hệ
quyền lực vợ chồng nói chung hầu như còn chưa ®ưîc phân tích. 

Quyền lực của vợ và chồng trong gia đình ®ưîc xem là khả năng ngưêi
vợ hoặc chồng gây ảnh hưëng đến hành vi/hµnh động của ngưêi kia và
thưêng ®ưîc thể hiện bằng việc ®ưa ra các quyết định liên quan đến đời
sống gia đình. Trong bài viết này, mối quan hệ quyền lực vợ chồng trong
gia đình ®ưîc phân tích dựa vào chỉ báo về quyền quyết định cuối cùng
tới một trong số các công việc quan trọng của gia đình đó là việc học hành
và hôn nhân của các con. Số liệu định lưîng ®ưîc phân tích trong bài viết
sử dụng từ các cuộc điều tra tại 13 xã(1) thuộc 3 tỉnh miền núi phía Bắc là
Quảng Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn trong số 6 tỉnh là địa bàn khảo sát của
đề tài cấp nhà nưíc “Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các
tỉnh miền nói biên giới nưíc ta”. Mẫu phân tích ®ưîc lựa chọn có đầy đủ
hai vợ chồng hiện đang sinh sống tại địa phư¬ng, loại bỏ các trưêng hợp
chưa có vî/chång hoặc góa, ly thân, ly hôn. Tổng số mẫu phù hợp có ®ưîc
là 698 trong tổng số 814 trưêng hợp tham gia nghiên cứu tại 3 tỉnh đã điều
tra. Phiếu điều tra chỉ dành cho một đại diện hộ gia đình tuy nhiên thông
tin về đặc điểm của ngưêi vî/chång của họ ®ưîc thu thập qua trả lời của
ngưêi đại diện hộ. 
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1. Quan hệ quyền lực và quyền quyết định của vợ và chồng qua
các nghiên cứu quốc tế và Việt Nam

Quan hệ quyền lực vợ chồng là mối quan hệ cơ bản trong quan hệ vợ
chồng, do đó lĩnh vực này thu hút sự quan tâm ở hầu hết các công trình
nghiên cứu xã hội học về mối quan hệ vợ chồng và bình đẳng giới. Một số
công trình tiêu biểu ở nưíc ngoài như Blood, R., & Wolf, D., (1960);
Scanzoni (1979), Blumberg, R.L., & Coleman, M.T. (1989), Xiaohe Xu
and Shu-Chuan Lai (2002),v.v.; Một số nghiên cứu ở Việt Nam của các tác
giả như Lê Ngọc Văn và cộng sự (2000), Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch
và các cơ quan khác (2008), Trần Thị Vân Anh và Nguyễn Hữu Minh
(2008),v.v. Các nghiên cứu này đã phân tích quan hệ quyền lực giữa ngưêi
vợ và ngưêi chồng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời cho
thấy sự khác biệt của mối quan hệ này ở các thời điểm và bối cảnh văn hóa
khác nhau.

Trong số các nghiên cứu quốc tế về cán cân quyền lực giữa vợ và chồng
phải kể đến cuộc tranh luận để tìm ra các yếu tố chi phối nhiều nhất về
nguồn lực cấu trúc như thu nhập, địa vị nghề nghiệp, học vấn hay các yếu
tè về văn hóa, tư tưëng giới (Orpesa, 1997; Rodman, 1972; Scanzoni,
1979; Xiaohe Xu and Shu-Chuan Lai, 2002...). VÝ dô như Orpesa (1997)
cho rằng các nguồn lực về kinh tế xã hội của các cá nhân có ý nghĩa quyết
định trong việc gia tăng mức kiểm soát của họ đối với các quyết định trong
gia đình. Tuy nhiên các phát hiện của Rodman (1972) và Scanzoni (1979)
(dẫn theo Xiaohe Xu and Shu-Chuan Lai, 2002) lại khẳng định mối liên
hệ giữa bối cảnh văn hóa, các chuẩn mực văn hóa với quan hệ quyền lực
vợ chồng trong các xã hội gia trưëng. Đặc biệt, các nghiên cứu tiếp theo
của nhóm tác giả này trong những xã hội đang chuyển đổi đã ®ưa ra các
cách nhìn rất đa dạng về quan hệ quyền lực vợ chồng. Một nghiên cứu
khác ở châu á của hai tác giả Đài Loan, công bố năm 2002 cho rằng các
nguồn lực kinh tế xã hội và tư tưëng giới của cả nam và nữ đã kết hôn là
những yếu tố có ý nghĩa lớn đối với việc cân bằng cán cân quyền lực vợ
chồng. Quyền lực vợ chồng trong các cặp đôi tại Đài Loan đang trong quá
trình chuyển đổi, mặc dù vẫn còn không ít ngưêi chồng phản ứng về sự
tăng lên vai trò của ngưêi vợ trong việc ra các quyết định quan trọng
(Xiaohe Xu and Shu-Chuan Lai, 2002). Tóm lại, các kết quả nghiên cứu
quốc tế cho thấy, mối quan hệ quyền lực thực sự không chỉ khác biệt giữa
các xã hội mà còn khác biệt giữa các nhóm khác nhau trong cùng một xã
hội, cùng một nền văn hóa. Do vậy, những thay đổi trong tư tưëng vÒ vai
trò giới của cá nhân có thể dẫn thay đổi cán cân quyền lực trong hôn nhân.
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Mặt khác từ bối cảnh văn hóa nhấn mạnh tới sự thay đổi vai trò giới ở phía
ngưêi chồng hay ngưêi vợ cũng ảnh hưëng lớn đến tư¬ng quan quyền lực
giữa vợ và chồng.

Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy mô hình ra quyết định
trong gia đình đã có nhiều thay đổi so với truyền thống. Ngưêi phụ nữ,
ngưêi vợ tham gia đáng kể vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của
gia đình như công việc sản xuất kinh doanh, các khoản chi tiêu lớn, số
con... (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các cơ quan khác, 2008; Lê
Ngọc Văn, 2011). Đồng thời các nghiên cứu này cũng cho thấy hình thức
phổ biến nhất về quyền quyết định giữa vợ và chồng là hai vợ chồng cùng
bàn bạc ra quyết định. Lĩnh vực duy nhất mà ngưêi vợ thể hiện là có nhiều
quyền hơn chồng họ là trong việc chi tiêu mua sắm phục vụ cho cuộc sống
thưêng ngày như đi chợ, nÊu ăn... Về các yếu tố tác động đến cán cân
quyền lực, các nghiên cứu cũng chỉ ra sự tham gia ngày càng sâu rộng của
phụ nữ vào các hoạt động sản xuất và hoạt động xã hội bên ngoài gia đình;
tác động của luật pháp, chính sách, các chư¬ng trình xã hội hưíng tới
bình đẳng giới làm tăng quyền, sự tham gia và tiếng nói cho phụ nữ (Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008). 

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Quyền quyết định của vợ và chồng trong gia đình 

Quan hệ quyền lực giữa vợ và chồng ở khía cạnh liên quan đến con cái
là quan hệ đặc biệt hơn so với các lĩnh vực khác của đời sống gia đình.
Làm rõ quyền quyết định giữa vợ chồng ở các lĩnh vực của đời sống gia
đình trong các gia đình miền núi biên giới phía Bắc sẽ giúp cho hình dung
rõ hơn về quyền quyết định giữa vợ và chồng liên quan đến con cái trong
tư¬ng quan với quyền quyết định ở các lĩnh vực khác trong gia đình. Nhìn
chung, quan hệ quyền lực vợ chồng trong các lĩnh vực của đời sống hiện
nay thể hiện ở hình thức quyết định phổ biến là hai vợ chồng cùng bàn
bạc ra quyết định. Tuy vậy, điểm nhấn mạnh là ngưêi chồng ra quyết định
cuối cùng cao hơn đáng kể so với ngưêi vợ. Chẳng hạn, trong 9 lĩnh vực
trình bày ở Bảng 1 thì có đến 8 lĩnh vực tỷ lệ ngưêi chồng là ngưêi quyết
định cuối cùng cao hơn so với ngưêi vợ. Duy nhất việc chi tiêu hàng ngày
là khía cạnh mà tỷ lệ ngưêi vợ có quyền quyết định chính cao hơn so với
ngưêi chồng. 

Kết quả cho thấy các vấn đề liên quan đến con cái là mối quan tâm lớn
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cần sự tham gia ý kiến của cả ngưêi vợ và ngưêi chồng. Tỷ lệ cả hai vợ
chồng cùng quyết định các vấn đề liên quan đến con cái cao hơn hẳn so
với các công việc khác. Cụ thể tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định số
con là 70%, quyết định hôn nhân của các con (61,2%) quyết định việc học
hành (54%) trong khi tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định các công việc
khác có tỷ lệ dao động từ 14,5% đến 48,8% (Bảng 1). 

Trong các vấn đề gia đình, có những công việc mà quyền quyết định
cuối cùng không chỉ ở ngưêi vợ hoÆc/vµ ngưêi chồng mà còn sự tham gia
của một số thành viên khác như con cái, bố mẹ chång/vî, họ hàng...  Do
đó, các thông tin thu ®ưîc về quyền quyết định cuối cùng các vấn đề trong
gia đình sẽ ®ưîc nhóm thành sự tham gia quyết định của ngưêi vợ, ngưêi
chồng, cả hai vợ chồng và ngưêi khác. Trong nội dung phân tích tiếp theo
tác giả chỉ nhấn mạnh sự khác biệt về quyền quyền định giữa ngưêi vợ và
ngưêi chồng liên quan đến việc học tập và hôn nhân của con cái.

2.2. Quyền quyết định của vợ và chồng liên quan đến việc học tập
của con 

Số liệu Bảng 2 về quyền quyết định cuối cùng đối với việc học hành
của con cái theo đặc điểm của vợ và chồng cho thấy có sự khác biệt giữa
nhóm ngưêi vợ và ngưêi chồng khác nhau về độ tuổi, dân tộc, học vấn và
khu vực sinh sống. 

Bảng 1. Quyền quyết định các vấn đề liên quan đến con cái so với quyền

quyết một số các công việc khác trong gia đình giữa vợ và chồng (%)
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Bảng 2. Quyền quyết định cuối cùng đối với việc học hành của con cái

theo đặc điểm của vợ và chồng (%)

Mức ý nghĩa thống kê * P< 0,05 ** P< 0,01 *** P< 0,001
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Cụ thể là có sự khác biệt rõ nét giữa nhóm ngưêi vợ và ngưêi chồng ở
độ tuổi khác nhau trong việc quyết định việc học hành của con cái. Ngưêi
vợ ở nhóm tuổi càng trẻ có tỷ lệ quyết định việc học hành của các con cao
hơn hai nhóm còn lại. Do vậy, trong những gia đình đó, những ngưêi vợ
càng lớn tuổi thì ngưêi chồng của họ càng có nhiều quyền quyết định việc
học của con. Điều này có thể lý giải là do những ngưêi phụ nữ trong độ
tuổi trung niên trở lên sống ở khu vực miền nói thưêng không ®ưîc học
hành đầy đủ bằng những ngưêi đàn ông cùng thời, do vậy, ở nhóm tuổi
này vai trò của ngưêi chồng trong gia đình vẫn là ®ưîc đề cao đối với việc
học hành của các con. 

Học vấn của vợ và của ngưêi chồng cũng tác động đến quyền quyết
định của họ đối với việc học của các con. Cụ thể, những ngưêi vợ và ngưêi
chồng có học vấn càng cao thì có tỷ lệ quyết định càng lớn hơn so với các
nhóm còn lại. Tuy vậy, một điểm thú vị là, xét theo đặc điểm về học vấn
của ngưêi chồng, có tới 27,7% ngưêi chồng có trình độ từ lớp 9 trở lên có
quyền quyết định việc học hành của con cái, trong khi đó chỉ có 14,5%
ngưêi vợ của những ngưêi chồng ở nhóm học vấn đó có quyền quyết định
việc học của con. Ngưîc lại, xét theo học vấn của ngưêi vợ, có 21,1%
ngưêi vợ có trình độ lớp 9 trở lên quyết định việc học của con, tuy vậy
trong những gia đình đó, cũng có khoảng 21% ngưêi chồng quyết định
chính việc này. Như vậy, khi phân tách học vấn của ngưêi vợ và ngưêi
chồng đã cho thấy những khác biệt cụ thể về quyền quyết định giữa họ
trong gia đình. Phải chăng, yếu tố học vấn của ngưêi vợ chưa thực sự là
yếu tố căn bản để thay đổi cán cân quyền lực về phía ngưêi vợ. Tuy nhiên,
số liệu trên cũng gợi ra rằng sự khác biệt này có thể xuất phát từ sự chênh
lệch về trình độ học vấn giữa vợ và chồng. Do vậy trong những gia đình
mà ngưêi vợ có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên, tỷ lệ ngưêi chồng quyết
định chính và ngưêi vợ quyết định chính việc học của con khá tư¬ng đồng
với nhau. 

Xét theo đặc điểm tộc ngưêi cho thấy, những ngưêi chồng dân tộc
Nùng có tỷ lệ quyết định chính việc học hành của con cao nhất so với
những ngưêi chồng ở các dân tộc còn lại. Trong khi đó ngưêi vợ dân tộc
Kinh có vai trò chính đối với việc học tập của con cái, cao hơn hẳn so với
những ngưêi vợ Tày, Nùng và một số dân tộc khác. Đặc biệt, trong gia
đình mà ngưêi chồng là ngưêi dân tộc Kinh thì việc ngưêi vợ có quyền
quyết định chính việc học của các con chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy vậy, yếu
tố tộc ngưêi của ngưêi chồng có quan hệ chặt hơn với quyền quyết định



110 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25, số 5, tr. 103-115

chính việc học của các con so với yếu tố tộc ngưêi của ngưêi vợ. 

Yếu tố nghề nghiệp của ngưêi vợ có tác động không đáng kể đối với
quyền quyết định việc học tập của các con, tuy vậy vẫn theo xu hưíng
ngưêi vợ làm phi nông nghiệp có vai trò lớn hơn những ngưêi vợ ở nhóm
nghề nông nghiệp trong việc ®ưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến
việc học hành của con. Mặt khác, không có mối liên hệ  giữa nghề nghiệp
của ngưêi chồng đối với quyền quyết định cuối cùng việc học tập của con
cái trong gia đình. 

ở những địa bàn khảo sát khác nhau cũng cho thấy vai trò khác biệt
của ngưêi vợ và ngưêi chồng đối với quyền quyết định việc học hành của
con cái. Chẳng hạn, Cao Bằng là nơi có tỷ lệ ngưêi vợ là ngưêi quyết định
chính việc học của con thấp hơn so với Lạng Sơn và Quảng Ninh, đồng
thời cũng thấp hơn tỷ lệ này ở ngưêi chồng. Quảng Ninh là nơi có tỷ lệ
ngưêi vợ ®ưîc quyền chủ động quyết định việc học của con cao hơn
ngưêi chồng và cao hơn tỷ lệ này ở hai tỉnh còn lại. Trong trưêng hợp này,
luận điểm về vùng địa lý của lý thuyết tiểu văn hóa rất thích hợp để giải
thích sự khác biệt về quyền lực vợ chồng giữa Quảng Ninh so với Cao
Bằng và Lạng Sơn. Những điểm khác biệt về văn hóa như phư¬ng thức sản
xuất, thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán...  ®ưîc hình thành do những
điều kiện tự nhiên và lịch sử -xã hội của mỗi vùng không giống nhau. Các
xã thuộc địa bàn khảo sát tại Quảng Ninh, nhìn chung là vùng phát triển
về kinh tế xã hội hơn so với các địa bàn khác, do điều kiện địa lý thuận
tiện về thư¬ng mại và dịch vụ trên cả ®ưêng biển và ®ưêng bé. Do đó,
ngưêi dân chịu ảnh hưëng nhiều hơn của kinh tế thị trưêng, của sự hội
nhập quốc tế và với mức sống cao hơn, nghề nghiệp phi nông nghiệp nhiều
hơn, dịch vụ phát triển hơn, khả năng tiếp cận lối sống hiện đại dễ dàng
hơn... nên khả năng ngưêi vợ ®ưîc quyền ®ưa ra các quyết định về các
vấn đề của gia đình nhiều hơn.

Có thể thấy, đằng sau những yếu tố về cấu trúc như học vấn, nghề
nghiệp, khả năng đóng góp thu nhập của ngưêi vợ và ngưêi chồng thì
những yếu tố văn hóa như khu vực cư trú và tộc ngưêi là hai yếu tố khác
đang chi phối quyền lực của ngưêi vợ và ngưêi chồng trong gia đình. Các
đặc điểm văn hóa tộc ngưêi và khu vực địa lý tạo nên những khác biệt về
tập quán sinh hoạt, phong tục truyền thống. 

2.3. Quyền quyết định của vợ và chồng đối với hôn nhân của con cái

Hôn nhân là một nghi thức trọng đại không chỉ riêng đối với cặp vợ
chồng mà còn đối với gia đình mở rộng và hệ thống thân tộc (Đào Duy
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Anh, 1938). Đối với cộng đồng cư dân ở vùng nói, hôn nhân vừa mang cả
ý nghĩa văn hóa và ý nghĩa xã hội sâu sắc đối với bản thân những ngưêi
kết hôn, với gia đình họ tộc và với cả cộng đồng. Hôn nhân ở vùng biên
giới chịu tác động của nhiều yếu tố văn hóa và kinh tế xã hội khác. Ngưêi
phụ nữ có nhiều khả năng lấy chồng bên kia biên giới mà trong nhiều
trưêng hợp bố mẹ không thể có ý kiến với những cuộc hôn nhân này.
Trong số 698 đại diện hộ khảo sát có đến 48% chưa có con từng kết hôn.
Do vậy, tác giả lựa chọn số còn lại (363 ngưêi trả lời có con đã từng kết
hôn) để phân tích tư¬ng quan quyền lực giữa vợ và chồng ở khía cạnh việc
hôn nhân của con cái. Có thể thấy, với những cặp vợ chồng đã có con từng
kết hôn thì quyền quyết định hôn nhân của con cái không hoàn toàn theo
khuôn mẫu truyền thống, tỷ lệ ngưêi chồng quyết định chính chiếm gần
19,3%, quyền quyết định ở phía ngưêi vợ có tỷ lệ là 6,3%; có 40,5%
ngưêi trả lời khẳng định việc hôn nhân của các con là do hai vợ chồng
cùng quyết định, ngoài ra một tỷ lệ đáng lưu ý là có 33,9% ngưêi trả lời
cho rằng việc hôn nhân của con họ là do chính con cái, thậm chí là do
ngưêi khác quyết định. Thông tin thu ®ưîc từ các dữ liệu định tính cho
thấy, đặc điểm văn hóa tộc ngưêi và khu vực sinh sống sát biên giới là hai
trong số những yếu tố tác động khiến việc con cái tự quyết định việc hôn
nhân hoặc ngưêi khác quyết định chiếm tỷ lệ cao như vậy. 

“Chúng nó cứ rủ nhau đi là đi thôi, đi một thời gian rồi cũng chẳng về, đến khi
về bảo lấy chồng rồi thì biết là đã lấy chồng” (PVS nam, 54 tuổi, dân tộc Tày).

Trong nhiều trưêng hợp, phụ nữ thưêng đi làm xa và tự quyết định việc
kết hôn của mình, hoặc cũng có khi họ bị lừa bán/ gả bán cho những ngưêi
đàn ông họ không quen biết.

Đối với những gia đình mà cha mẹ có tham gia quyết định việc hôn
nhân của con, tác giả xem xét sự khác biệt giữa các nhóm xã hội về quyền
quyết định giữa vợ và chồng đối với hôn nhân của các con, nhận thấy rằng,
yếu tố khu vực sinh sống cũng tác động đáng kể đến quyền quyết định
việc hôn nhân của con cái của ngưêi vợ và ngưêi chồng ở các khu vực này
(Bảng 3). 

Cụ thể, Cao Bằng là nơi có tỷ lệ ngưêi vợ có quyền quyết định cuối
cùng việc hôn nhân của con thấp hơn so với hai khu vực còn lại. Còn tại
Quảng Ninh, tỷ lệ ngưêi vợ là ngưêi quyết định cuối cùng và hai vợ chồng
cùng quyết định cao hơn so với Lạng Sơn và Cao Bằng. Sự khác biệt theo
vÒ khu vực cư trú cũng xuất phát từ lợi thế của Quảng Ninh, vốn là nơi có
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những thuận lợi về sự phát triển kinh tế xã hội hơn so với Lạng Sơn và Cao
Bằng, do vậy việc quyết định các công việc hệ trọng trong gia đình của
vợ và chồng có xu hưíng bình đẳng hơn so với hai địa bàn còn lại. 

Phân tích thêm cho thấy, yếu tố dân tộc, học vấn, tuổi, nghề nghiệp,
công việc của ngưêi chồng không có mối liên hệ với tiếng nói quyết định
cuối cùng của ngưêi chồng ở lĩnh vực này. Nó cho thấy dù ngưêi chồng
ở độ tuổi nào, tộc ngưêi nào, trình độ học vấn như thế nào cũng không
ảnh hưëng đến tiếng nói quyết định cuối cùng của họ với việc hệ trọng
của gia đình, họ tộc liên quan đến việc hôn nhân của con cái. Tuy vậy,
việc ngưêi vợ có công việc ®ưîc trả công và có làm ngoài biên giới có
mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ quyết định của ngưêi vợ trong
hôn nhân của con cái. 

Số liệu Biểu đồ 1 cho thấy, ngưêi vợ có công việc ®ưîc trả công và có
đi làm ngoài biên giới có tỷ lệ quyết định việc hôn nhân của các con cao
hơn hẳn so với tỷ lệ này ở những ngưêi vợ không làm việc ®ưîc trả công
và không làm ngoài biên giới, lần lưît là 16,4% so với 4,2% và 25% so
với 4,9%. Thậm chí trong những gia đình này, tỷ lệ ngưêi chồng quyết
định cuối cùng việc hôn sự của các con còn thấp hơn tỷ lệ này ở ngưêi vợ.
Sự lý giải ở đây hưíng đến yếu tố đóng góp thu nhập bằng tiền mặt của
ngưêi vợ đối với gia đình liên quan đến việc quyết định thời điểm kết hôn
của con, thêm nữa là vai trò của ngưêi phụ nữ trong thu xếp quán xuyến
các công việc liên quan đến lễ nghi phong tục... Do vậy, những phụ nữ này
có quyền quyết định việc hôn nhân của con cao hơn so với chồng họ và
những phụ nữ khác có ít đóng góp thu nhập bằng tiền. 

Bảng 3. Quyền quyết định cuối cùng trong việc hôn nhân của con cái 

theo khu vực sinh sống đối với (%)

Mức ý nghĩa thống kê * P< 0,05 ** P< 0,01 *** P< 0,001
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Kết luận 

Phân tích quyền quyết định của vợ và chồng liên quan đến viêc học tập
và hôn nhân của con cái trong các gia đình miền núi biên giới phía Bắc
cho thấy các yếu tố cá nhân như nhóm tuổi, nghề nghiệp và học vấn của
ngưêi vợ có mối liên hệ với viªc tăng quyền quyết định chính đến việc học
tập của con cái trong các gia đình. Những yếu tố như khu vực cư trú và
tộc ngưêi có tác động, chi phối quyền lực của ngưêi vợ và ngưêi chồng
trong gia đình. ở khía cạnh quyền quyết định hôn nhân của con cái, quan
hệ quyền lực vợ chồng bộc lộ những điểm khác biệt hơn so với mối tư¬ng
quan quyền lực này đối với việc học hành của các con. Các yếu tố như
tuổi, học vấn, dân tộc và nghề nghiệp của ngưêi vợ và chồng không cho
thấy có tác động đến quyền quyết định việc học tập của các con nhưng
yếu tố ngưêi vợ có công việc ®ưîc trả công và có việc làm ngoài biên giới
lại có ảnh hưëng mạnh mẽ đến quyền quyết định việc hôn nhân của các
con ở những gia đình đó. Luận điểm này gợi ra rằng yếu tố thu nhập đã
góp phần làm tăng quyền quyết định của phụ nữ ở khía cạnh quyết định
hôn nhân của các con. 

Các kết quả phân tích đã góp phần nhận diện về quan hệ quyền lực giữa
vợ và chồng ở khía cạnh về quyền quyết định đến con cái trong các gia

Biểu 1. Tư¬ng quan giữa quyền quyết định việc hôn nhân của con cái với

tình trạng có việc làm ®ưîc trả công 

và công việc ngoài biên giới của ngưêi vợ (%)
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đình miền núi biên giới Việt Nam. Nó vẫn thấy khuôn mẫu truyền thống
ngưêi chồng chung đó là ngưêi chồng vẫn là ngưêi quyết định chính các
vấn đề liên quan đến con cái. Tuy nhiên, các yếu tố về học vấn và công
việc của ngưêi vợ đang có những tác động tích cực làm tăng quyền cho
ngưêi phụ nữ đối với các vấn đề liên quan đến con cái của họ. Đặc biệt là
trong các gia đình dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi biên giới phía Bắc
thì hai yếu tố về học vấn và công việc tạo thu nhập có mối liên hệ tích cực
đối với quyền lực của ngưêi phụ nữ trong gia ®×nh.n
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